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TOM TAT

Nghién ctru dworc tién hanh vao cubi nam 2009 va dau nam 2010 trén co’ s& thu thap cac thong
tin thir cap dworc lwu gil tai huyén va sé liéu phéng van truc tiép 45 ho san xuat, ché bién c6i va cac
can bé lanh dao, chuyén gia vé san xuat coéi tai cac diém nghién ctru trong huyén va mét diém lan can
v&i Nga Son. Két qua nghién clru cho thay san xuéat coéi tai huyén cé han ché chinh nhw cac céng
trinh thay loi chwa dap (rng cho tham canh c6i, tham canh cha yéu bang phan vé co, sau bénh hai
phat trién, giéng cé6i dang bi thoai héa, san pham ché bién tlr nguyén liéu c6i chwa dwoc cai tién, cha
yéu la san xuét nguyén liéu thd, phu thudc vao thi trwdng. Cac giai phap co ban cho phat trién céi la
can nang cap hé théng thuy lgi, phuc trang gidng céi va xay dwng quy trinh tham canh theo hwéng
bén virng, than thién véi méi trwdng, cai tién mau ma hang tha céng my nghé san xuét tir céi va tim
bién phap binh 6n thi trwong.

Tir khoa: Giai phap, han chộ, phuc trang, quy trinh kĐj thuat, san xuột coi.

SUMMARY

The study was conducted at the end of 2009 and beginning of 2010 at Nga Son district. The
research results were calculated base on secondary informations and interviewed data from 45
households that are cultivating sedge, leaders and specialists on sedge production. Some finding
constraints include bad quality irrigation system, farmers used too much chamical fertilizer, degraed
sedge cultivars, processing products from sedge are poor in kind and dependenced markets strongly.
In order to improve efficiency of sedge production, some supposed solutions are improving irrigation
system, sedge cultivar, building package techniques for sedge production following direction of
sustainability and friend to environment, renovation of handicraft sedge products and create out
stable markets for sedge products.

Key words: Constraints, improve, package technique, sedge production, solution.

1. DAT VAN DE

Cay cội (Cyperus malaccensis Lam) 6
Nga Son la cay trong truyộn thộng va nội
tiộng cia Thanh Hoa nội riộng va cua Viột
Nam nội chung. Nguoi dan noi day c6 nhiộu
kinh nghiém ban dia trong viéc phat trién
nghé céi. Trong vung tréng céi, thu nhap cta
nguoi dan phan 1én (70 - 80%) 1a ti c6i, mot
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phan ba s6 xa trong huyén thudc viung céi
nhung cic x4 nay doi séng néng dan con
nhiéu khé khan. Van dé 1a cdn tim cach
nang cao doi sdng néng dan trong vung trén
co s6 phat trién nganh hang c6i dé duy tri
mot nganh sdn xudt truyén thong bao doi
nay, gin giii cac kién thtic ban dia vé ciing
quy gia. Tuy vay, chua c6é nhiéu céng trinh
nghién ctu dé gitp ngusi dan noi day bao
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ton nganh san xudt truyén thong nay, do doi
séng kho khin, nguoi dan da pha coi dé
trong lda, nudi trong thuy san (Bao cao ctua
UBND huyén Nga Son, 2007).

T nhiing y tudng trén, nghién ctiu nay
duge tién hanh nhidm muc dich danh gia
thuc trang ctia san xuét c6i ving Nga Son
trong su so sanh véi vung can ké (Kim Son,
Ninh Binh 14 viung san xuit thudc noéng
truong, c6 k¥ thuat tot hon), phat hién cac
han ché, khé khan... tit d6 tim giai phap dé
gitp san xudt c6i phat trién tét hon, nang
cao hiéu qua san xuat va doi song cho nong
dan ving trong coi.

2. PHUONG PHAP NGHIEN CUU

Nghién ctiu nay tién hanh tai hai diém
dai dién cho vang Nga Son 1a hai x4 Nga
Tan, Nga Thuy c6 dién tich c6i nhiéu nhat
(Nién giam théng ké Nga Son, 2009) va tai
mot diém dién hinh cia ving Kim Son
(No6ng trudng céi Binh Minh).

Thong tin duge thu thap bang phuong
phap danh gia nhanh néng thén c6 su tham
gia cua nguoi dan (Pham Chi Thanh va cs.,
1996) véi cac cong cu chinh nhu dung sé liéu
thii c4p ti phong ndong nghiép, phong théng
ké huyén, tram khi tugng thuy vin vé diéu
kién tu nhién, kinh t&, xa& héi ciua diém
nghién ctiu; phdng viAn ban ciu tric cac
chuyén gia am hiéu nhiéu vé nganh hang céi
theo nhém chuyén sau; phdng van truc tiép
ho néng dan tai ba diém duge chon véi bang

cau hdi dudc soan trudc vé cac chi tiéu nhu
nguédn luc cua ho, dién tich, nang suat, san
lugng va ky thuat san xuat céi, san xuit do
tha cong my nghé tit c6i. Mbi diém chon
ngau nhién 15 ho néng dan trong céi va san
xuét db tha cong ti coi dé phong van.

Cac s6 lidu diéu tra, thu thap duge xt ly
trén phan mém Excel thong qua cac tham s&
thong ké cd ban nhu céc gii tri trung binh,
Min, Max va so sanh.

3. KET QUA VA THAO LUAN
3.1. M6 ta diém

Nga Son nam vé phia Pong Béc va cach
trung tdm thanh phd Thanh Hoa 40 km, cé
toa d6 dia 1y: tir 19°56'23” d&n 20°04°10” vi &6
Bic, tu 105°54'45” dén 20°04’30” kinh dd
DPong, phia Bic giap huyén Kim Son (Ninh
Binh), phia Nam giap huyén Hau Loc, phia
Dong giap bién Dong, phia TAy giap véi ving
gitia ciia huyén.

D6 cao trung binh ctia ving ti 3 - 5 m,
do qua trinh bdi dép ctia phu sa song Hong,
quai dé 14n bién nhiéu dgt, dia hinh c6 dang
lan séng, xen ké gitta nhiing con cat cao la
nhiing dai dat triing hinh 1ong méng theo
huéng Béc - Nam. Nga Son ném trong ving
nhiét dé6i gi6 mua, thuong cé bio, lut. Nhiét
d6 khong khi trung binh ca nam la 23,6°C.
Lugng mua trung binh nidm 1600-1900 mm,
mua mua kéo dai tit thang 6 dén thang 10
chi€m 85% tong lugng mua ca nam.

Bang 1. Thuc trang déi nghéo nam 2009 cua cac vung dac trung cua huyén

Vung kinh té - sinh thai Téng s6 ho Tbng s6 hé nghéo Ti & (%)
Ving bién 13.034 2.787 21,4
Vung chiém 8.515 1.523 17,9
Ving mau 15.283 2.303 15,1
Vung chuyén céi 8.205 1.878 229
Téng cong 36.832 6.613 18,0

Nguén: Nién gidam thong ké huyén Nga Son, 2009
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Trung binh ndm c6 1648 gid ning. Luong
béc hoi trung binh nidm 14 58,5 mm, cao nhat
14 81,1 mm vao thang 7, thap nhat 49,7 mm
vao thang 2, thang 3 hang nam. Gié TAy Nam
binh quan khoang 19 ngay trén mot nam,
xudt hién nhiéu vao cac thang 5, 6, 7, 8.
Thang c6 s6 dot gi6 TAy Nam nhiéu 1a thang
7 (31,8%). Bao nhiéu thuong gay tng, lut.

Vung c¢6i huyén Nga Son c6 2 clia sdng:
ctia Can va ctia Lach Sung. Gan day do thoi
ti6t bién d6i bat thuan, nude bién dang cao
va nudc man xdm thuc sdu, d0 mén tang tu
15 - 20%, anh hudng dén san xuit ndéng
nghiép noéi chung va cly céi néi riéng. Thanh
phin co giéi cua dat 1a thit ning va thit
trung binh, tdng canh tac tuong déi day,
nghéo lan, mun, phan 16n 1a dat chua.

Nga Son duge phin thanh 3 ving c¢6 dic
trung khac nhau r6 rét la vang chiém, vung
mau va ving bién. Ving bién gdbm 9 xa, phan
16n ngudi dan viing nay tréng c6i va tham gia
san xuit cdc mit hang ti céi, 70% thu nhap
cia cac gia dinh 18y tit cic ngudn nay. Nhin
chung, ddi s6ng cta cac hd dan trong céi van
con rat kho khan, ty 1& déi nghéo chiém 23%.

3.2. Thyc trang san xuit céi tai Nga Son

Tu 2005 dén nay, khi hau toan ciu c6
nhiéu bién ddng, gay khé khin cho viéc trong
c6i. Nong dan tap trung thAm canh nhung chu
y&u 1a bon phan vo co dé nang cao ning suit
va san lugng c6i dai, c6 nam cit 2 - 3 vu ¢
mot s6 dién tich, san lugng cao nhat la
26.995 tan vao nam 2006, san lugng giam

dan dén nam 2009 chi dat 19.129 tan. Trong
khi d6, san lugng mot s6 cay trong khac, dac
biét 1a lua ting dang ké tit 39.922 tin vao
nim 2005 va 57.675 tdn nim 2009, ting
45%. Van dé dat ra 1a tai sao san lugng céi
giam dang ké vao nam 2009.

Mot s6 dién tich céi bi 6 min cao, dat bi
sa mac héa va khong c6 thu hoach, da anh
hudng dén ning suit, san lugng c6i dan dén
doi song nguoi dan hét stc khé khan. Nam
2007 va 5 thang ddu nam 2008 xudt khau
chiéu cé6i gip nhiéu khé khin. Nam 2006
mét kilogam c6i quy déi 3 kg luong thuc thi
dén nam 2008 - 2009 phai mat 3 - 4 kg.

Xuét khdu giam da anh hudng truc tiép
dén san xuit va doi sdng ciia ngudi dan vung
c6i, nhiéu gia dinh da bo rudéng di lam an xa,
mot s6 dién tich c6 kha néng hoang hoa trd
lai. S6 liéu trén cho thay, cac mit hang xuat
khiu déu gidm nhiéu so véi nhiing niam
trude. Mit hang quai gidm t61 50%, nim
2005 xudt khdu 12.155 t4n nhung dén nam
2009 chi xuat dugc 5.830 tan. Hang tham
gidm gin 50%, dic biét mit hang chidu hau
nhu khéng xuét khau duge nita (Bang 2).

San lugng c6i giam sut trong nhiing
nam gin day do nhiéu nguyén nhan, trong
d6 phai ké dén su giam st vé dién tich trong
Â6i. Tinh hinh & 7 x& trong diộm vung cội cho
thdy, dién tich giam dan dang ké theo thsi
gian. Néu so ti nam 2005 dén niam 2009,
dién tich trong céi cta cac xa dai dién vung
c6i da bi giam gan 30%.

Bang 2. San lugng c6i va cAy cong nghiép khac (T4n)

Cay tréng 2005 2006 2007 2008 2009
Coi 20489 26995 26139 21254 19129
Pau twong 513 342 283 200 159
Lac 3233 2828 2756 3374 2985
Virng 10 53 66 77 74
bay 276 229 151 151 37
Mia 1980 2090 1029 1256 1220
Laa 39922 49930 39463 48499 57675

Nguon: Nién gidm thong ké Nga Son 2009
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Bang 3. Tinh hinh san xuit nganh hang c6i tai Nga Son

Chi tiéu Bon vi 2005 2006 2007 2008 2009
San lwgng coi Tén 20491 26337 26139 21254 19144
Gia tri Tr.déng 72736 102581 96714 95642 103377
Céi mua vao/nam Tén 11654 9624 5646 8982 11248
Gié tri san pham tir coi Tr.ddng 151472 186230 155319 144231 165472
San lwgng: Quai Tén 18030 19400 16200 15670 16143
Chiéu 1000 la 3128 3387 3480 3570 3605
Tham 1000 m? 20 17 17 18 23
Chiéu xe dan 1000 m? 26 22 24 21 24
Xuét khau: Quai Tén 12155 9042 8505 7154 5830
Chiéu 1000 la 91 3 53
Tham 1000 m? 76 42 16 40 48
Nguon: Phong Cong thirong Nga Son, 2009
Bang 4. Nang suit céi tai cac diém diéu tra (ta/ha)
Chi tiéu Nga Tan Nga Thuy Binh Minh
Céi dai 29,3 25,8 43,2
Céi dai (%) 42,3 35,4 48,2
Codi trung 20,0 25,3 23,2
Coi trung (%) 28,9 34,8 25,9
Coi ngan 20,0 21,8 23,2
Coi ngén (%) 28,9 29,9 25,9
Téng sb 69,3 72,9 89,6
Téng sb (%) 100,00 100,00 100,00

Nguén: 56 liéu diéu tra, 2009

Dién tich tréng céi giam con do tif nam
2008 trd lai day xuit hién mot sé sdu bénh
nhu bo canh cting, sdu duc than, rdy nau
mat d6 16n, trén dién rong lam gidm ning
suét céi, doi séng nong dan khé khin, trong
khi lda va mot s6 cdy trong khac nhu mia,
dau tuong ting nang suit dé dang. Do vay
nhiéu ho dan pha c6i chuyén sang trong lda,
nudi trong thuy san. Toan viing ti ndm 2008
- 2009 da chuyén gan 600 ha c6i sang trong
lda va 13,5 ha dé nudi trong thuy san. Két
qua phan tich ning suét céi tai ba diém lan
can: Nga Tan, Nga Thuy ctia huyén Nga Son
va Binh Minh ctia Ninh Binh cho thady: Nong
din ¢ Binh Minh dat ning suit cội cao hon
hén (89,6 ta/ha) nong dan & Nga Tan va Nga
Thuy (69,3 va 72,9 ta’ha) (Bang 4). Niang
suét coéi cao, phan déng gép chu yéu do céi
dai vi néu so sanh ty 1é c6i dai, ngin hoic
trung binh gitia cac diém theo déi thi tai
Binh Minh ty 1& ¢6i dai thu duge 18n t6i 48%,
trong khi d6 Nga Tan va Nga Thuy ty 1& nay
chi khoang 42% va 35%. VAy muén c6 ning

suat, hiéu qua kinh té& cao, can c6 ky thuat
san xut tot.

Nguoi dan ¢ Binh Minh st dung lugng
dam rat cao, trung binh t6i 390 kg N/ha, ho
dung nhiéu nhat 1én té6i 511 kg N/ha cao hon
nhiộu so vội § Nga Tan va Nga Thuy. O Binh
Minh, phan lan dugc st dung trung binh cao
gap 3 1an so vội 6 Nga Tan, con ¢ Nga Thuy
dan lai khong st dung lan. O ca ba diém
nghién ctiu, nguci dan khong st dung kali
bén cho cbi. Qua phén tich lugng phin bén
cho c6i (Bang 5), nhan xét chung dugc rit ra
12 nguoi dan da dung qua nhiéu dam, méat
can déi lam 6 nhiém méi truong, sdu bénh
ngay cang tang (Nguyén Vian Hung va
Nguyén Tat Canh, 2008).

S6 lidu 6 bang 6 cho thay, chi phi cho
khau dao c6i chiém t6i 40 - 50% so véi tong
s0, day cling 1a khau cong viéc ning nhoc
nhat, néu co giéi héa duge nhu é Binh Minh
¢6 thé giam t6i hang chuc 14n. Piéu nay cin
dugc cai tién dé giam va't va cho néng dan.
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Bang 5. Thuc trang sit dung phan bén cho céi tai cac diém diéu tra

Chi tiéu Nga Tan Nga Thuy Binh Minh
Bam trung binh (kg N/ha) 291 301 390
Min 230 230 256
Max 368 414 511
Lan trung binh (kg P,Os/ha) 11 0 37
Kali trung binh (Kg K,O/ha) 0 0 0

Nguon: S6 liéu diéu tra, 2009

Bang 6. Chi phi cho mét s6 ky thuat san xuit céi tai cac diém (1000 d/ha)

Chi tiéu Nga Tan Nga Thuy Binh Minh Trung binh
bao coi 17200 18800 1889 12629.67
Trdng va lam méng 6627 6533 10250 7803.33
Lam cd 9400 6467 8944 8270.33
Thubc sau 1627 1473 1397 1499

Nguon: S6 liéu diéu tra, 2009

Danh gid cac khdu ky thuat khac

Giong: Cac loai dudc trong trot phd bién
1a c6i bong tréang (Cyperus tojet Jormis) va
c61 bong nau (Cyperus corymbosus). Loai c6i
bong tring c6 ning suidt cao hon va phidm
chat t6t hon nén duge nong dan trong nhiéu.

Lam dét, ddo céi: Chu ky san xuit céi
thong thuong ci 5 - 10 nam dao céi (trong lai
c6i). Hién nay, ddo céi chi sau 3 - 5 nim
tréng do giong c6i khong dugde chon loc, phuc
trang va bén qua nhiéu phan hoa hoc.

Cdy moéng: Tuong tu nhu ddo céi, mat do
va khoang cach tréong méng céi hién nay van
dugc thyc hién theo kinh nghiém dia phuong.

Phong trw sdGu bénh: Con trung gay hai
da gly ra cac chAm den trén than céi do do6
khong thé dung céi lam hang tha cong yéu
cAu ¢6 mau sic tu nhiộn. So vội 6 Nga Son,
mtc dd hai do sdu bộnh ctia vung cội Kim
Son c6 thap hon.

Ky thudt bon phdn: Trong trong cội yộu
cAu nudc nhiéu va bién phap cung cip rat
dac biét: “twdi tran thdo kiét”, din dén san
xudt céi tidu tén mot lugng nude tudi kha
16n, rtia troi phan bén theo bé mét rat manh.
Mt khac, vi cac 16p mam c6i moc lién tuc va
c6 xu huéng cao dan 1én da tao ra mot 16p bé
mat dat cing va chic, khi ric phan trén bé
mit dé bi béc hoi, ria troi, lugng phan dugc
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dat gilt va cung cip cho céi thap, anh hudng
dén méi truong xung quanh nhu ting ham
lugng nitrat trong nuéc ngam, & nhiém
khong khi... anh hudng dén stic khoé cua
nguoi san xuat.

Can c6 nhiing nghién c@tu vé bén phan
cho c6i hop 1y chéc chin sé giam bét dudc
lugng phan bén kha nhiéu va sé tiang dugc
chat luong céi, téng ca s6 vu céi trong ndm.
Nguyén vong cua nguoi din trong coi

Nhu cau va nguyén vong ciia néng dan
nham san xuit c6i dam bao nang suit, hiéu
qua kinh t&€ va méi truong dudc nghién ciu
nay diéu tra ty mi (Bang 7).

DPiéu can thiét 1a phai giam chi phi bon
dam, dé giam su 6 nhiém méi truong, giam
sdu bénh hai (L& Trong Hiéu, Pham Van
Hién; 2009). Nguyén vong chung ctia néng
dan 1a cin thuéc dic tri trit sdu bénh dé
gidm phun thuéc ma van ddm bao céi phat
trién tot. Trong diéu kién bién déi khi hau
bat 1gi thi nguén nudc khan hi€m 13 mot
trong nhiing van dé cap bach can giai quyét
va day ciing chinh 14 nguyén vong ctia ngudi
dan tréng céi. Viéc binh 6n gia ca cho ngudi
trong céi trd nén cap bach, dic biét ¢ ving
tham canh khi nang suat c6i dude nang cao,
tai Nga Thuy cé t6i 80% s6 hd dugc phong
van déu dé cap téi thi truong tiéu thu.
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Bang 7. Nhu cau cua néng dan cho phat trién céi tai cac diém diéu tra
(% ho cb6 yéu cau)

Chi tiéu Nga Tan Nga Thuy Binh Minh
Can thubc sau, bénh hiéu qua 33 27 40
Nang cép hé théng twéi tiéu 36 27 60
Dam bao gia ca san phdm 36 80 20
Giam chi phi phan bén 13 33 30
Can co gi6i hoa 27 27 20
Hb tro vén va gia 20 53 20
Giam 6 nhiém méi trudng 0 13 10

Nguon: S6 liéu diéu tra, 2009

Thuc trang tiéu thi céng nghiép (TTCN),
ché'bién ti nguyén liéu coi

Nim 1990, toan huyén c6 1.170 co s6
TTCN, dén nam 2007, toan huyén cé 8.700
o s6, trong d6 nghé céi 6.630 véi 10.418 lao
dong (chiém 79,84% lao dong). Gia tri san
pham ché bién tir c6i (bao gdm: quai, chiéu,
tham, chiéu xe dan) nam 1990 uéc dat 11,2
ty dong, dén nam 2007 dat 81,4 ty déng (gia
¢6 dinh 1994), trong dé xudt khau 6,5 - 7
triéu USD. Ngoai thi trudng truyén théng 1a
Trung Qudc, san pham céi ting budc khai
thac thi truong Pong Au, Nhat Ban (Phong
Céng thuong Nga Son, 2009). Tai Nga Tan
gia tri thu nhap ti ché& bién céi chiém 37,3%
tong gia tri thu nhap mdi ho, Nga Thuy la
37,2% nhung Binh minh chi ¢6 31,1%.

3.3. Nhitng han ch€ va khé khan trong
san xuat c6i va ché& bién san phim
ti nguyén liéu coi
- Cong tac quy hoach dién tich tréng céi

chua 6n dinh.

- Chat lugng cac cong trinh thuy lgi
vung céi chua duge cdi tao va nang cidp phu
hgp véi diéu kién tham canh cay céi trong
tinh hinh méi.

- Tham canh céi con mang yéu té chu
quan cua néng dan, chay theo co ché thi
truong, chti yéu la bén phan vo co, dat bi
nhidm mén, sdu bénh hai céi phat trién.

- Giong c6i dan bi thoai héa, cay to, dd
x0p nhiéu, giam yéu té dai, déo, ddbng mau
cta cdy coi.

- Chat lugng san phdm ché& bién tir
nguyén lidu céi chua duge dat 1én hang dau,
mau ma hang héa chua dugc cai tién, chu yéu
14 san xuat nguyén liéu tho: 161, tham, c6i xén
phu thuoc vao thi trudng Trung Qudc.

- Nhiing nam gan day, nguyén liéu béo
tay, be chudi, 14 nén dang dugc thi truong ua
chudng, san lugng xuét khau ngay cang tang
dang canh tranh véi thi truéng nguyén liéu
c6i truyén thong.

Nhitng gidi phdp chu yéu cho phdt
trién coi

Coéng tac quy hoach: On dinh dién tich
c61 hang nam 1a 1.401 ha, tap trung vao cac
xa trong diém: Nga Tién, Nga Téan, Nga
Lién, Nga Thanh, Nga Thuy.

Céng tdc thiy lgi: Phai lam tot cong tac
quy hoach thuy loi dé cac dién tich c6i dude
tuéi tiéu chu dong: Xay dung k& hoach nao
vét song Hung Long, cac kénh ngang, xay
dung du 4n nang cdp cac cong dudi dé bién,
cong Tt Thon; nang c4Ap tram bom Nga Thai
1 va Nga Thai 2.

Cac xa vung c6i cha dong huy dong
nguon luc, stia chiita, xay dung méi cac cong
diéu tiét, cac cAu qua séng va c6 k& hoach
nao vét kénh muong hang nam.

Thém canh coi: Van dong nguci dan ving
c6i phai két hgp chan nudi va tréng trot, ting
lugng phan hiiu co, phan vi sinh, can c6 ké
hoach dua mot lugng phu sa can thiét dé
dam bao ning suat, chit lugng va thoi gian
sinh trudng cia méng céi 6 cac xa Nga Thuy,
Nga Thanh, Nga Lién.
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Nghién ctiu cai tao giéng céi, cac quy trinh
tham canh dé bao dam cho cAy c6i nhd, déo,
dai, xanh va dong mau, tao ra nang suit cao.

Vé phong tric sGu bénh: Lam tot cong tac
du bao dé phong trit sdu bénh c6 hiéu qua. Xi
nghiép Thiy néng phuc vu nuée kip thoi dé
nhan dan chu dong phong trit siu bénh khi
c6i méi bat ddu nay mam. Tao co hoi thu hit
cic nha khoa hoc, vién Bio vé Thuc vat
nghién ciu cac quy trinh phong tru sau, ray
hai cội ¢6 hiộu qua.

Phdt triộn chộ biộn ti nguyộn lidu cội:

- Phai lam tot cong tac bdo quan sau thu
hoach, trong nhiing nam truéc mat can duy
tri nhiing mat hang ma thi trudng truyén
théng dang c6 nhu cau nhu: quai, 16i cac loai,
c6i xén. Nang cao chat lugng mét hang chiéu
ché dé md rong thi trudng ndi dia. C6 co ché
khuyén khich cac nha ddu tu may méc hién
dai d€ san xudt méit hang chiéu ché, chiéu xe
dan, dét tham cac loai.

- Can binh 6n gia xudt khéu, c6 co ché
hd trg lic ruai ro do tac dong cua thi trudng.
Dé nghi sé6m “xay dung chi dan dia ly céi
Nga Son”.

- Phéi hgp véi cac co quan chuyén mén mé
cac 16p chuyén giao cac tién bo ky thuat déi véi
cAy coi, déng thoi tiép tuc nghién ctu chon
gidng, xay dung quy trinh tham canh céi.

4. KET LUAN VA DE NGHI

4.1. Két luan

(1) Qua danh gia thuc trang san xuét coi
tai Nga Son cho thiy c6 mot s6 han ché co
ban trong san xuit céi hién nay la hé thong
thuy lgi chua dam bao yéu cau, giéng coéi
chua dugc chon loc, 1am thuén, tap quan bén
phan cta néng dan chua can ddi, dam qua
nhiéu nhung 1an va kali lai it va c6 noi
khong bén, cong tac bao vé thuc vat chua
dam bao nang suat, mau mé cua céi. Chua
c6 bién phap binh 6n thi trudng céi, gia ca
bap bénh, d6i khi néng dan bi ép gia nén
hiéu qua trong céi khong cao, dic biét 1a thi
truong xudt khadu cac san phdm tiéu thu
cong nghiép lam ra tu coi.
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(2) Nhiing giai phap cd ban nhim tiang
néng suat, chat lugng céi va hiéu qua kinh t&
da duge xac dinh gbm: Khoi théng hé thong
muong mang dam bao tudi tiéu chu dong cho
61, phuc trang va tuyén chon b giéng coi tot,
x4y dung quy trinh thdm canh dé dam bao
nang suét, chat lugng c6i. PAy manh cong tac
bao quan sau thu hoach céi, san xuit do thu
cong mĐ nghé c6 chột lugng cao dộ xuột sang
cAc thi truong truyộn thộng va thi trudng cộ
nhu ciu chit lugng cao; tim bién phap dé
binh 6n gia ca thi trudng trong nudc va xuét
kh&u cho cac mit hang dude san xudt ti coi.

4.2. Pé nghi

Tinh, huyén can cé cac dé an hop tac véi
cic co quan nghién ciu dan thao gd cac han
ché, khé khian trong san xuat cho néng dan,
dong thdi nghién ctiu ap dung cac giai phap
khoa hoc cong nghé méi dé gitp nong dan
nang cao nang suit, san luong va chat lugng
c6i va gbép phan cai thién, bao vé méi truong.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được tiến hành vào cuối năm 2009 và đầu năm 2010 trên cơ sở thu thập các thông tin thứ cấp được lưu giữ tại huyện và số liệu phỏng vấn trực tiếp 45 hộ sản xuất, chế biến cói và các cán bộ lãnh đạo, chuyên gia về sản xuất cói tại các điểm nghiên cứu trong huyện và một điểm lân cận với Nga Sơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy sản xuất cói tại huyện có hạn chế chính như các công trình thủy lợi chưa đáp ứng cho thâm canh cói, thâm canh chủ yếu bằng phân vô cơ, sâu bệnh hại phát triển, giống cói đang bị thoái hóa, sản phẩm chế biến từ nguyên liệu cói chưa được cải tiến, chủ yếu là sản xuất nguyên liệu thô, phụ thuộc vào thị trường. Các giải pháp cơ bản cho phát triển cói là cần nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, phục tráng giống cói và xây dựng quy trình thâm canh theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, cải tiến mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ sản xuất từ cói và tìm biện pháp bình ổn thị trường.


Từ khoá: Giải pháp, hạn chế, phục tráng, quy trình kỹ thuật, sản xuất cói. 


SUMMARY


The study was conducted at the end of 2009 and beginning of 2010 at Nga Son district. The research results were calculated base on secondary informations and interviewed data from 45 households that are cultivating sedge, leaders and specialists on sedge production. Some finding constraints include bad quality irrigation system, farmers used too much chamical fertilizer, degraed sedge cultivars, processing products from sedge are poor in kind and dependenced markets strongly. In order to improve efficiency of sedge production, some supposed solutions are improving irrigation system, sedge cultivar, building package techniques for sedge production following direction of sustainability and friend to environment, renovation of handicraft sedge products and create out stable markets for sedge products.


Key words: Constraints, improve, package technique, sedge production, solution. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Cây cói (Cyperus malaccensis Lam) ở Nga Sơn là cây trồng truyền thống và nổi tiếng của Thanh Hoá nói riêng và của Việt Nam nói chung. Người dân nơi đây có nhiều kinh nghiệm bản địa trong việc phát triển nghề cói. Trong vùng trồng cói, thu nhập của người dân phần lớn (70 - 80%) là từ cói, một phần ba số xã trong huyện thuộc vùng cói nhưng các xã này đời sống nông dân còn nhiều khó khăn. Vấn đề là cần tìm cách nâng cao đời sống nông dân trong vùng trên cơ sở phát triển ngành hàng cói để duy trì một ngành sản xuất truyền thống bao đời nay, gìn giữ các kiến thức bản địa vô cùng quý giá. Tuy vậy, chưa có nhiều công trình nghiên cứu để giúp người dân nơi đây bảo tồn ngành sản xuất truyền thống này, do đời sống khó khăn, người dân đã phá cói để trồng lúa, nuôi trồng thuỷ sản (Báo cáo của UBND huyện Nga Sơn, 2007). 


Từ những ý tưởng trên, nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục đích đánh giá thực trạng của sản xuất cói vùng Nga Sơn trong sự so sánh với vùng cận kề (Kim Sơn, Ninh Bình là vùng sản xuất thuộc nông trường, có kỹ thuật tốt hơn), phát hiện các hạn chế, khó khăn... từ đó tìm giải pháp để giúp sản xuất cói phát triển tốt hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống cho nông dân vùng trồng cói. 


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


Nghiên cứu này tiến hành tại hai điểm đại diện cho vùng Nga Sơn là hai xã Nga Tân, Nga Thuỷ có diện tích cói nhiều nhất (Niên giám thống kê Nga Sơn, 2009) và tại một điểm điển hình của vùng Kim Sơn (Nông trường cói Bình Minh). 


Thông tin được thu thập bằng phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân (Phạm Chí Thành và cs., 1996) với các công cụ chính như dùng số liệu thứ cấp từ phòng nông nghiệp, phòng thống kê huyện, trạm khí tượng thuỷ văn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của điểm nghiên cứu; phỏng vấn bán cấu trúc các chuyên gia am hiểu nhiều về ngành hàng cói theo nhóm chuyên sâu; phỏng vấn trực tiếp hộ nông dân tại ba điểm được chọn với bảng câu hỏi được soạn trước về các chỉ tiêu như nguồn lực của hộ, diện tích, năng suất, sản lượng và kỹ thuật sản xuất cói, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ cói. Mỗi điểm chọn ngẫu nhiên 15 hộ nông dân trồng cói và sản xuất đồ thủ công từ cói để phỏng vấn.


Các số liệu điều tra, thu thập được xử lý trên phần mềm Excel thông qua các tham số thống kê cơ bản như các giá trị trung bình, Min, Max và so sánh.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Mô tả điểm


Nga Sơn nằm về phía Đông Bắc và cách trung tâm thành phố Thanh Hoá 40 km, có toạ độ địa lý: từ 19056’23” đến 20004’10” vĩ độ Bắc, từ 105054’45” đến 20004’30” kinh độ Đông, phía Bắc giáp huyện Kim Sơn (Ninh Bình), phía Nam giáp huyện Hậu Lộc, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp với vùng giữa của huyện.


Độ cao trung bình của vùng từ 3 - 5 m, do quá trình bồi đắp của phù sa sông Hồng, quai đê lấn biển nhiều đợt, địa hình có dạng làn sóng, xen kẽ giữa những cồn cát cao là những dải đất trũng hình lòng máng theo hướng Bắc - Nam. Nga Sơn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, thường có bão, lụt. Nhiệt độ không khí trung bình cả năm là 23,60C. Lượng mưa trung bình năm 1600-1900 mm, mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10 chiếm 85% tổng lượng mưa cả năm.

		Bảng 1. Thực trạng đói nghèo năm 2009 của các vùng đặc trưng của huyện


Vùng kinh tế - sinh thái

		Tổng số hộ

		Tổng số hộ nghèo

		Tỉ lệ (%)



		Vùng biển

		13.034

		2.787

		21,4



		Vùng chiêm

		  8.515

		1.523

		17,9



		Vùng mầu

		15.283

		2.303

		15,1



		Vùng chuyên cói

		  8.205

		1.878

		22,9



		Tổng cộng

		36.832

		6.613

		18,0





Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nga Sơn, 2009


Trung bình năm có 1648 giờ nắng. Lượng bốc hơi trung bình năm là 58,5 mm, cao nhất là 81,1 mm vào tháng 7, thấp nhất 49,7 mm vào tháng 2, tháng 3 hàng năm. Gió Tây Nam bình quân khoảng 19 ngày trên một năm, xuất hiện nhiều vào các tháng 5, 6, 7, 8. Tháng có số đợt gió Tây Nam nhiều là tháng 7 (31,8%). Bão nhiều thường gây úng, lụt.


Vùng cói huyện Nga Sơn có 2 cửa sông: cửa Càn và cửa Lạch Sung. Gần đây do thời tiết biến đổi bất thuận, nước biển dâng cao và nước mặn xâm thực sâu, độ mặn tăng từ 15 - 20%, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nói chung và cây cói nói riêng. Thành phần cơ giới của đất là thịt nặng và thịt trung bình, tầng canh tác tương đối dày, nghèo lân, mùn, phần lớn là đất  chua.


Nga Sơn được phân thành 3 vùng có đặc trưng khác nhau rõ rệt là vùng chiêm, vùng màu và vùng biển. Vùng biển gồm 9 xã, phần lớn người dân vùng này trồng cói và tham gia sản xuất các mặt hàng từ cói, 70% thu nhập của các gia đình lấy từ các nguồn này. Nhìn chung, đời sống của các hộ dân trồng cói vẫn còn rất khó khăn, tỷ lệ đói nghèo chiếm 23%. 

3.2. Thực trạng sản xuất cói tại Nga Sơn

Từ 2005 đến nay, khí hậu toàn cầu có nhiều biến động, gây khó khăn cho việc trồng cói. Nông dân tập trung thâm canh nhưng chủ


yếu là bón phân vô cơ để nâng cao năng suất và sản lượng cói dài, có năm cắt 2 - 3 vụ ở một số diện tích, sản lượng cao nhất là 26.995 tấn vào năm 2006, sản lượng giảm dần đến năm 2009 chỉ đạt 19.129 tấn. Trong khi đó, sản lượng một số cây trồng khác, đặc biệt là lúa tăng đáng kể từ 39.922 tấn vào năm 2005 và 57.675 tấn năm 2009, tăng 45%. Vấn đề đặt ra là tại sao sản lượng cói giảm đáng kể vào năm 2009.


Một số diện tích cói bị độ mặn cao, đất bị sa mạc hóa và không có thu hoạch, đã ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cói dẫn đến đời sống người dân hết sức khó khăn. Năm 2007 và 5 tháng đầu năm 2008 xuất khẩu chiếu cói gặp nhiều khó khăn. Năm 2006 một kilôgam cói quy đổi 3 kg lương thực thì đến năm 2008 - 2009 phải mất 3 - 4 kg.


 Xuất khẩu giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân vùng cói, nhiều gia đình đã bỏ ruộng đi làm ăn xa, một số diện tích có khả năng hoang hoá trở lại. Số liệu trên cho thấy, các mặt hàng xuất khẩu đều giảm nhiều so với những năm trước. Mặt hàng quại giảm tới 50%, năm 2005 xuất khẩu 12.155 tấn nhưng đến năm 2009 chỉ xuất được 5.830 tấn. Hàng thảm giảm gần 50%, đặc biệt mặt hàng chiếu hầu như không xuất khẩu được nữa (Bảng 2).


Sản lượng cói giảm sút trong những năm gần đây do nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến sự giảm sút về diện tích trồng cói. Tình hình ở 7 xã trọng điểm vùng cói cho thấy, diện tích giảm dần đáng kể theo thời gian. Nếu so từ năm 2005 đến năm 2009, diện tích trồng cói của các xã đại diện vùng cói đã bị giảm gần 30%. 


Bảng 2. Sản lượng cói và cây công nghiệp khác (Tấn)


		Cây trồng

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009



		Cói

		20489

		26995

		26139

		21254

		19129



		Đậu tương

		513

		342

		283

		200

		159



		Lạc

		3233

		2828

		2756

		3374

		2985



		Vừng

		10

		53

		66

		77

		74



		Đay

		276

		229

		151

		151

		37



		Mía

		1980

		2090

		1029

		1256

		1220



		Lúa

		39922

		49930

		39463

		48499

		57675





Nguồn: Niên giám thống kê Nga Sơn 2009


Bảng 3. Tình hình sản xuất ngành hàng cói tại Nga Sơn


		Chỉ tiêu

		Đơn vị

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009



		Sản lượng cói

		Tấn

		20491

		26337

		26139

		21254

		19144



		Giá trị

		Tr.đồng

		72736

		102581

		96714

		95642

		103377



		Cói mua vào/năm

		Tấn

		11654

		9624

		5646

		8982

		11248



		Giá trị sản phẩm từ cói

		Tr.đồng

		151472

		186230

		155319

		144231

		165472



		Sản lượng:        Quại

		Tấn

		18030

		19400

		16200

		15670

		16143



		                          Chiếu

		1000 lá

		3128

		3387

		3480

		3570

		3605



		                          Thảm

		1000 m2

		20

		17

		17

		18

		23



		Chiếu xe đan

		1000 m2

		26

		22

		24

		21

		24



		Xuất khẩu:         Quại

		Tấn

		12155

		9042

		8505

		7154

		5830



		                          Chiếu

		1000 lá

		91

		3

		

		5.3

		



		                          Thảm

		1000 m2

		76

		42

		16

		40

		48





Nguồn: Phòng Công thương Nga Sơn, 2009


Bảng 4. Năng suất cói tại các điểm điều tra (tạ/ha)


		Chỉ tiêu

		Nga Tân

		Nga Thuỷ

		Bình Minh



		Cói dài

		29,3

		25,8

		43,2



		                       Cói dài (%)

		42,3

		35,4

		48,2



		Cói trung

		20,0

		25,3

		23,2



		                       Cói trung (%)

		28,9

		34,8

		25,9



		Cói ngắn

		20,0

		21,8

		23,2



		                       Cói ngắn (%)

		28,9

		29,9

		25,9



		Tổng số

		69,3

		72,9

		89,6



		                       Tổng số (%)

		100,00

		100,00

		100,00





Nguồn: số liệu điều tra, 2009

Diện tích trồng cói giảm còn do từ năm 2008 trở lại đây xuất hiện một số sâu bệnh như bọ cánh cứng, sâu đục thân, rầy nâu mật độ lớn, trên diện rộng làm giảm năng suất cói, đời sống nông dân khó khăn, trong khi lúa và một số cây trồng khác như mía, đậu tương tăng năng suất dễ dàng. Do vậy nhiều hộ dân phá cói chuyển sang trồng lúa, nuôi trồng thuỷ sản. Toàn vùng từ năm 2008 - 2009 đã chuyển gần 600 ha cói sang trồng lúa và 13,5 ha để nuôi trồng thuỷ sản. Kết quả phân tích năng suất cói tại ba điểm lân cận: Nga Tân, Nga Thuỷ của huyện Nga Sơn và Bình Minh của Ninh Bình cho thấy: Nông dân ở Bình Minh đạt năng suất cói cao hơn hẳn (89,6 tạ/ha) nông dân ở Nga Tân và Nga Thuỷ (69,3 và 72,9 tạ/ha) (Bảng 4). Năng suất cói cao, phần đóng góp chủ yếu do cói dài vì nếu so sánh tỷ lệ cói dài, ngắn hoặc trung bình giữa các điểm theo dõi thì tại Bình Minh tỷ lệ cói dài thu được lên tới 48%, trong khi đó Nga Tân và Nga Thuỷ tỷ lệ này chỉ khoảng 42% và 35%. Vậy muốn có năng suất, hiệu quả kinh tế cao, cần có kỹ thuật sản xuất tốt.


Người dân ở Bình Minh sử dụng lượng đạm rất cao, trung bình tới 390 kg N/ha, hộ dùng nhiều nhất lên tới 511 kg N/ha cao hơn nhiều so với ở Nga Tân và Nga Thuỷ. ở Bình Minh, phân lân được sử dụng trung bình cao gấp 3 lần so với ở Nga Tân, còn ở Nga Thuỷ dân lại không sử dụng lân. ở cả ba điểm nghiên cứu, người dân không sử dụng kali bón cho cói. Qua phân tích lượng phân bón cho cói (Bảng 5), nhận xét chung được rút ra là người dân đã dùng quá nhiều đạm, mất cân đối làm ô nhiễm môi trường, sâu bệnh ngày càng tăng (Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Tất Cảnh, 2008). 


Số liệu ở bảng 6 cho thấy, chi phí cho khâu đảo cói chiếm tới 40 - 50% so với tổng số, đây cũng là khâu công việc nặng nhọc nhất, nếu cơ giới hóa được như ở Bình Minh  có thể giảm tới hàng chục lần. Điều này cần được cải tiến để giảm vất vả cho nông dân. 


		Bảng 5. Thực trạng sử dụng phân bón cho cói tại các điểm điều tra 


Chỉ tiêu

		Nga Tân

		Nga Thuỷ

		Bình Minh



		Đạm trung bình (kg N/ha)

		291

		301

		390



		                                 Min

		230

		230

		256



		                                 Max

		368

		414

		511



		Lân trung bình (kg P2O5/ha)

		11

		0

		37



		Kali trung bình (Kg K2O/ha)

		0

		0

		0





Nguồn: Số liệu điều tra, 2009


Bảng 6. Chi phí cho một số kỹ thuật sản xuất cói tại các điểm (1000 đ/ha)


		Chỉ tiêu

		Nga Tân

		Nga Thuỷ

		Bình Minh

		Trung bình



		Đảo cói

		17200

		18800

		1889

		12629.67



		Trồng và làm mống

		6627

		6533

		10250

		7803.33



		Làm cỏ

		9400

		6467

		8944

		8270.33



		Thuốc sâu

		1627

		1473

		1397

		1499





Nguồn: Số liệu điều tra, 2009


Đánh giá các khâu kỹ thuật khác


Giống: Các loài được trồng trọt phổ biến là cói bông trắng (Cyperus tojet Jormis) và cói bông nâu (Cyperus corymbosus). Loài cói bông trắng có năng suất cao hơn và phẩm chất tốt hơn nên được nông dân trồng nhiều. 


Làm đất, đảo cói: Chu kỳ sản xuất cói thông thường cứ 5 - 10 năm đảo cói (trồng lại cói). Hiện nay, đảo cói chỉ sau 3 - 5 năm trồng do giống cói không được chọn lọc, phục tráng và bón quá nhiều phân hoá học.


Cấy mống: Tương tự như đảo cói, mật độ và khoảng cách trồng mống cói hiện nay vẫn được thực hiện theo kinh nghiệm địa phương. 


Phòng trừ sâu bệnh: Côn trùng gây hại đã gây ra các chấm đen trên thân cói do đó  không thể dùng cói làm hàng thủ công yêu cầu có màu sắc tự nhiên. So với ở Nga Sơn, mức độ hại do sâu bệnh của vùng cói Kim Sơn có thấp hơn. 


Kỹ thuật bón phân: Trong trồng cói yêu cầu nước nhiều và biện pháp cung cấp rất đặc biệt: “tưới tràn tháo kiệt”, dẫn đến sản xuất cói tiêu tốn một lượng nước tưới khá lớn, rửa trôi phân bón theo bề mặt rất mạnh. Mặt khác, vì các lớp mầm cói mọc liên tục và có xu hướng cao dần lên đã tạo ra một lớp bề mặt đất cứng và chắc, khi rắc phân trên bề mặt dễ bị bốc hơi, rửa trôi, lượng phân được đất giữ và cung cấp cho cói thấp, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh như tăng hàm lượng nitrat trong nước ngầm, ô nhiễm không khí… ảnh hưởng đến sức khoẻ của người sản xuất.


Cần có những nghiên cứu về bón phân cho cói hợp lý chắc chắn sẽ giảm bớt được lượng phân bón khá nhiều và sẽ tăng được chất lượng cói, tăng cả số vụ cói trong năm.


Nguyện vọng của người dân trồng cói 


Nhu cầu và nguyện vọng của nông dân nhằm sản xuất cói đảm bảo năng suất, hiệu quả kinh tế và môi trường được nghiên cứu này điều tra tỷ mỉ (Bảng 7).


Điều cần thiết là phải giảm chi phí bón đạm, để giảm sự ô nhiễm môi trường, giảm sâu bệnh hại (Lê Trọng Hiếu, Phạm Văn Hiền; 2009). Nguyện vọng chung của nông dân là cần thuốc đặc trị trừ sâu bệnh để giảm phun thuốc mà vẫn đảm bảo cói phát triển tốt. Trong điều kiện biến đổi khí hậu bất lợi thì nguồn nước khan hiếm là một trong những vấn đề cấp bách cần giải quyết và đây cũng chính là nguyện vọng của người dân trồng cói. Việc bình ổn giá cả cho người trồng cói trở nên cấp bách, đặc biệt ở vùng thâm canh khi năng suất cói được nâng cao, tại Nga Thuỷ có tới 80% số hộ được phỏng vấn đều đề cập tới thị trường tiêu thụ.

		Bảng 7. Nhu cầu của nông dân cho phát triển cói tại các điểm điều tra
(% hộ có yêu cầu)


Chỉ tiêu

		Nga Tân

		Nga Thuỷ

		Bình Minh



		Cần thuốc sâu, bệnh hiệu quả

		33

		27

		40



		Nâng cấp hệ thống tưới tiêu

		36

		27

		60



		Đảm bảo giá cả sản phẩm

		36

		80

		20



		Giảm chi phí phân bón

		13

		33

		30



		Cần cơ giới hóa

		27

		27

		20



		Hỗ trợ vốn và giá

		20

		53

		20



		Giảm ô nhiễm môi trường

		0

		13

		10





Nguồn: Số liệu điều tra, 2009

Thực trạng tiểu thủ công nghiệp (TTCN), chế biến từ nguyên liệu cói


Năm 1990, toàn huyện có 1.170 cơ sở TTCN, đến năm 2007, toàn huyện có 8.700 cơ sở, trong đó nghề cói 6.630 với 10.418 lao động (chiếm 79,84% lao động). Giá trị sản phẩm chế biến từ cói (bao gồm: quại, chiếu, thảm, chiếu xe đan) năm 1990 ước đạt 11,2 tỷ đồng, đến năm 2007 đạt 81,4 tỷ đồng (giá cố định 1994), trong đó xuất khẩu 6,5 - 7 triệu USD. Ngoài thị trường truyền thống là Trung Quốc, sản phẩm cói từng bước khai thác thị trường Đông Âu, Nhật Bản (Phòng Công thương Nga Sơn, 2009). Tại Nga Tân giá trị thu nhập từ chế biến cói chiếm 37,3% tổng giá trị thu nhập mỗi hộ, Nga Thuỷ là 37,2% nhưng Bình minh chỉ có 31,1%.


3.3. Những hạn chế và khó khăn trong
       sản xuất cói và chế biến sản phẩm
       từ nguyên liệu cói


- Công tác quy hoạch diện tích trồng cói chưa ổn định.


- Chất lượng các công trình thủy lợi vùng cói chưa được cải tạo và nâng cấp phù hợp với điều kiện thâm canh cây cói trong tình hình mới.


- Thâm canh cói còn mang yếu tố chủ quan của nông dân, chạy theo cơ chế thị trường, chủ yếu là bón phân vô cơ, đất bị nhiễm mặn, sâu bệnh hại cói phát triển.


- Giống cói dần bị thoái hóa, cây to, độ xốp nhiều, giảm yếu tố dai, dẻo, đồng màu của cây cói.


- Chất lượng sản phẩm chế biến từ nguyên liệu cói chưa được đặt lên hàng đầu, mẫu mã hàng hóa chưa được cải tiến, chủ yếu là sản xuất nguyên liệu thô: lõi, thảm, cói xén phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. 


- Những năm gần đây, nguyên liệu bèo tây, bẹ chuối, lá nón đang được thị trường ưa chuộng, sản lượng xuất khẩu ngày càng tăng đang cạnh tranh với thị trường nguyên  liệu cói truyền thống. 


Những giải pháp chủ yếu cho phát triển cói


Công tác quy hoạch: ổn định diện tích cói hàng năm là 1.401 ha, tập trung vào các xã trọng điểm: Nga Tiến, Nga Tân, Nga Liên, Nga Thanh, Nga Thuỷ. 


Công tác thủy lợi: Phải làm tốt công tác quy hoạch thủy lợi để các diện tích cói được tưới tiêu chủ động: Xây dựng kế hoạch nạo vét sông Hưng Long, các kênh ngang, xây dựng dự án nâng cấp các cống dưới đê biển, cống Tứ Thôn; nâng cấp trạm bơm Nga Thái 1 và Nga Thái 2.


Các xã vùng cói chủ động huy động nguồn lực, sửa chữa, xây dựng mới các cống điều tiết, các cầu qua sông và có kế hoạch nạo vét kênh mương hàng năm.


Thâm canh cói: Vận động người dân vùng cói phải kết hợp chăn nuôi và trồng trọt, tăng lượng phân hữu cơ, phân vi sinh, cần có kế hoạch đưa một lượng phù sa cần thiết để đảm bảo năng suất, chất lượng và thời gian sinh trưởng của mống cói ở các xã Nga Thủy, Nga Thanh, Nga Liên.


Nghiên cứu cải tạo giống cói, các quy trình thâm canh để bảo đảm cho cây cói nhỏ, dẻo, dai, xanh và đồng màu, tạo ra năng suất cao.


Về phòng trừ sâu bệnh: Làm tốt công tác dự báo để phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả. Xí nghiệp Thủy nông phục vụ nước kịp thời để nhân dân chủ động phòng trừ sâu bệnh khi cói mới bắt đầu nảy mầm. Tạo cơ hội thu hút các nhà khoa học, viện Bảo vệ Thực vật nghiên cứu các quy trình phòng trừ sâu, rầy hại cói có hiệu quả.


Phát triển chế biến từ nguyên liệu cói:


- Phải làm tốt công tác bảo quản sau thu hoạch, trong những năm trước mắt cần duy trì những mặt hàng mà thị trường truyền thống đang có nhu cầu như: quại, lõi các loại, cói xén. Nâng cao chất lượng mặt hàng chiếu chẻ để mở rộng thị trường nội địa. Có cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư máy móc hiện đại để sản xuất mặt hàng chiếu chẻ, chiếu xe đan, dệt thảm các loại. 


- Cần bình ổn giá xuất khẩu, có cơ chế hỗ trợ lúc rủi ro do tác động của thị trường. Đề nghị sớm “xây dựng chỉ dẫn địa lý cói Nga Sơn”.


- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật đối với cây cói, đồng thời tiếp tục nghiên cứu chọn giống, xây dựng quy trình thâm canh cói. 


4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ


4.1. Kết luận


(1) Qua đánh giá thực trạng sản xuát cói tại Nga Sơn cho thấy có một số hạn chế cơ bản trong sản xuất cói hiện nay là  hệ thống thủy lợi chưa đảm bảo yêu cầu, giống cói chưa được chọn lọc, làm thuần, tập quán bón phân của nông dân chưa cân đối, đạm quá nhiều nhưng lân và kali lại ít và có nơi không bón, công tác bảo vệ thực vật chưa đảm bảo năng suất, mẫu mã của cói. Chưa có biện pháp bình ổn thị trường cói, giá cả bấp bênh, đôi khi nông dân bị ép giá nên hiệu quả trồng cói không cao, đặc biệt là thị trường xuất khẩu các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp làm ra từ cói.


(2) Những giải pháp cơ bản nhằm tăng năng suất, chất lượng cói và hiệu quả kinh tế đã được xác định gồm: Khơi thông hệ thống mương máng đảm bảo tưới tiêu chủ động cho cói, phục tráng và tuyển chọn bộ giống cói tốt, xây dựng quy trình thâm canh để đảm bảo năng suất, chất lượng cói. Đẩy mạnh công tác bảo quản sau thu hoạch cói, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ có chất lượng cao để xuất sang các thị trường truyền thống và thị trường có nhu cầu chất lượng cao; tìm biện pháp để bình ổn giá cả thị trường trong nước và xuất khẩu cho các mặt hàng được sản xuất từ cói.                                                                          


4.2. Đề nghị


Tỉnh, huyện cần có các đề án hợp tác với các cơ quan nghiên cứu dần tháo gỡ các hạn chế, khó khăn trong sản xuất cho nông dân, đồng thời nghiên cứu áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới để giúp nông dân nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng cói và góp phần cải thiện, bảo vệ môi trường.


Tài liệu tham khảo


Báo cáo tổng kết phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2005 - 2007 của UBND huyện Nga Sơn (2007). 


Lê Trọng Hiếu, Phạm Văn Hiền (2009). Xác định mức phân đạm thích hợp cho cây cói vụ hè-thu năm 2007 trên đất phù sa cổ ở xã Long Định, Cần Đước, Long An. Kỷ yếu hội thảo: Ngành cói Việt Nam - Hợp tác để phát triển, NXB. Nông nghiệp Hà Nội. 


Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Tất Cảnh (2009). Sự biến đổi môi trường đất và nước ở các vùng thâm canh cói trong những năm gần đây- thách thức và giải pháp. Kỷ yếu hội thảo: Ngành cói Việt Nam - Hợp tác để phát triển, NXB. Nông nghiệp Hà Nội, tr.79-94. 
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Phạm Chí Thành, Phạm Tiến Dũng, Đào Châu Thu, Trần Đức Viên (1996). Hệ thống Nông nghiệp. Bài giảng Cao học Nông nghiệp, NXB. Nông nghiệp Hà Nội.
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